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Một số ý kiến về nghiên cứu cải tiến 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê và phương án 

điều tra chăn nuôi  

                                                                                          Nguyễn Hoà Bình 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê chăn nuôi 

và phương pháp thu thập số liệu thống kê 

chăn nuôi đã được ban hành trong chế độ 

báo cáo và điều tra theo quyết định số: 300-

TCTK/NLTS của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê ngày 19/7/1996. Sau 8 năm thực 

hiện, công tác thống kê chăn nuôi đã cung 

cấp số liệu giúp cho các cấp, các ngành 

đánh giá, phân tích và hoạch định chính 

sách phát triển chăn nuôi trong những năm 

qua. Tuy vậy, từ khi nền kinh tế nước ta 

chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung 

bao cấp sang cơ chế thị trường, bên cạnh 

những kết quả đạt được, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê chăn nuôi và phương án điều tra đã 

ban hành đến nay cũng bộc lộ những nhược 

điểm tồn tại sau:   

Về hệ thống chỉ tiêu thống kê chăn 

nuôi: theo chế độ báo cáo thống kê chăn 

nuôi gồm các chỉ tiêu sau: 

Tổng số trâu 

Trong đó: Cày kéo 

Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 

Tổng số bò 

Trong đó: - Cày kéo 

                 - Bò sữa 

Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng (tấn) 

Tổng số lợn 

 Trong đó: - Lợn nái 

                  - Lợn thịt 

Số con lợn thịt xuất chuồng (con) 

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng (tấn) 

Tổng số gia cầm 

Chia ra: - Gà  

              - Vịt, ngan, ngỗng. 

Sản lượng thịt gia cầm giết, bán (tấn) 

Sản lượng trứng gia cầm các loại 

(1000 quả) 

Chăn nuôi khác 

- Ngựa 

- Dê, cừu 

- Hươu 

- Ong (tổ) 

- Sản lượng mật ong (tấn) 

- Sản lượng kén tằm (tấn) 

Ưu điểm cơ bản của hệ thống chỉ tiêu 

thống kê chăn nuôi nêu trên là phân tổ đơn 

giản, dễ hiểu, do vậy điều tra ít tốn kém, dễ 

làm. Tuy vậy, trước nhu cầu thông tin ngày 

càng đa dạng, phong phú và chất lượng 

thông tin đòi hỏi ngày càng cao trong nền 

kinh tế thị trường, hệ thống chỉ tiêu thống kê 

chăn nuôi đến nay đã bộc lộ những nhược 

điểm sau:  

- Số lượng chỉ tiêu thống kê chăn nuôi 

còn quá đơn giản, thống kê số đầu con thiếu 

những phân tổ chi tiết (theo giới tính, độ tuổi, 

công dụng kinh tế, giống loại vật nuôi, phẩm 

cấp và chủng loại sản phẩm,…), thiếu các 

chỉ tiêu phản ánh các biện pháp khoa học - 

công nghệ mới ứng dụng vào sản xuất chăn 
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nuôi (như chăn nuôi gà theo phương pháp 

công nghiệp, chăn nuôi lợn hướng nạc, bò lai 

sind, gà vịt siêu thịt, siêu trứng,…) nên đã 

hạn chế rất lớn đến phân tích đánh giá và dự 

báo quá trình tái sản xuất đàn gia súc, gia 

cầm và thiếu cơ sở thống kê chính xác sản 

lượng sản phẩm chăn nuôi. Ví dụ: khi thống 

kê về sản lượng thịt trâu, bò thì thiếu tổ trâu, 

bò thịt; khi thống kê về sản lượng sữa bò thì 

không có số bò cái vắt sữa; khi thống kê về 

sản lượng trứng gia cầm thì không có số 

lượng gà, vịt mái đẻ,v.v…  

- Chất lượng số liệu thống kê chăn nuôi 

hàng năm nhìn chung còn thấp, mức độ 

chính xác chưa cao. Ví dụ: so sánh số liệu 

điều tra chăn nuôi năm 2000 với số liệu tổng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 

năm 2001 như sau: 

 

 
Đơn vị 

tính 
Năm 2000 

Tổng điều tra 

năm 2001 

T§T 2001 so 

2000 (%) 

Trâu con 2.897.220 2.761.540 95,32

Bò con 4.127.872 3.644.665 88,29

Lợn con 20.193.794 21.099.302 104,48

Gà 1000 con 147.050 145.915 99,23

Vịt, ngan, ngỗng 1000 con 49.138 59.248 120,57

 

Trong xu hướng chuyển dịch cơ cấu 

chăn nuôi theo hướng năng suất, hiệu quả 

theo cơ chế thị trường, so sánh năm 2001 

với năm 2000 qui mô đàn bò, đàn gà (nhu 

cầu thị trường tăng lên) lại là không phù hợp 

với tình hình phát triển thực tế. Đi sâu vào 

từng vùng, tỉnh nếu so sánh còn thấy thêm 

một số bất hợp lý.  

Kiểm tra đánh giá chất lượng số liệu 

chăn nuôi năm 2003 của các tỉnh báo cáo 

cho thấy: có 4 tỉnh và 1 thành phố về cơ cấu 

đàn lợn không có lợn đực giống và 1 tỉnh qua 

kiểm tra chỉ có 13 con lợn đực giống trên 

tổng số 17 vạn lợn nái. Về sản phẩm chăn 

nuôi: đối với đàn lợn, hệ số quay vòng của 

lợn thịt bình quân chung cả nước là 1,4 lần 

so với số đầu con hiện có, nhìn chung hệ số 

này khó vượt quá 2, nhưng ở một số tỉnh hệ 

số này có tỉnh lên tới  2,46, trong khi đó một 

số tỉnh khác lại đạt quá thấp hệ số dưới 1. 

Về chỉ tiêu sản lượng sữa tươi bình quân 1 

con bò sữa nói chung cả nước (do không 

phân tổ chi tiết đến bò cái sữa nên không 

tính được trên 1 bò cái sữa) là 1405 kg/con,  

thì tỉnh Tuyên Quang chỉ đạt 44 kg/con, vùng 

đồng bằng sông Hồng đạt 1395 kg/con thì 

vùng Bắc Trung Bộ chỉ đạt 6 kg/con, trong 

khi Khánh Hoà lên tới 3281 kg/con. Về sản 

lượng trứng gia cầm của các tỉnh cũng khác 

nhau khá xa, bình quân cả nước đạt 19,4 

quả trứng/con gia cầm nói chung (do không 

phân tổ chi tiết đến gia cầm mái đẻ nên 

không tính được trên 1 gia cầm mái đẻ) có 

tỉnh đạt 145 quả , có tỉnh chỉ có 1,5 quả,v.v... 

 - Hệ thống chỉ tiêu thống kê chăn nuôi 

còn thiếu nhiều loại vật nuôi mới xuất hiện 

trên thị trường tiêu dùng trong nước và xuất 

khẩu như: nuôi lợn sữa xuất khẩu, nuôi đà 

điểu, chim cút, chim bồ câu, hươu, nai, cá 

sấu, trăn, rắn, gấu,… Trong khi đó có những 

chỉ tiêu đã lạc hậu trong nền kinh tế thị 

trường thì chưa được loại bỏ như: trâu, bò 
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cày kéo,... số lượng đang ngày càng giảm 

sút do quá trình cơ giới hoá và vận chuyển 

cơ giới đang tăng nhanh và thay thế dần.     

Về phương án điều tra chăn nuôi: ưu 

điểm cơ bản là qui định việc phân vùng, 

chọn mẫu (xã, thôn, hộ) đơn giản, phù hợp 

với điều kiện tổ chức và khả năng kinh phí có 

hạn của ngành Thống kê. Tuy vậy, phương 

án điều tra chăn nuôi đến nay cũng bộc lộ 

những hạn chế  sau đây:  

- Về thời điểm điều tra: trong 2 thời 

điểm điều tra chăn nuôi qui định trong 

phương án điều tra (ngày 1 tháng 4 và ngày 

1 tháng 10 hàng năm), thời điểm 1/4 chỉ điều 

tra số đầu lợn của 14 tỉnh trọng điểm, thời 

điểm ngày 1 tháng 10 là thời điểm điều tra 

cơ bản nhất, bao gồm số lượng và sản phẩm 

toàn bộ các loại gia súc, gia cầm và chăn 

nuôi khác trong năm. Vào tháng 10 đối với 

đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải 

Nam Trung Bộ lại rơi vào mùa mưa lũ, điều 

tra vào thời điểm này đàn gia súc không ổn 

định vì các hộ đã bán đi khá nhiều để chạy 

lũ. Kinh nghiệm Tổng điều tra nông thôn, 

nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 đã cho 

thấy thời gian tổng điều tra thực hiện vào 

tháng 10 vùng đồng bằng sông Cửu Long là 

hết sức khó khăn do bị lũ lụt, nên ở những 

tỉnh thuộc vùng này thời gian điều tra đã 

phải kéo dài thêm 2 tháng mới hoàn thành 

giai đoạn điều tra, tốn kém thêm chi phí đi lại 

điều tra và giám sát. 

- Về phương pháp điều tra chăn nuôi: 

Cách phân vùng, chọn mẫu qui định thiếu cụ 

thể, dàn mẫu được lập chung cho các loại 

gia súc, gia cầm. Việc qui định cỡ mẫu (mỗi 

vùng chọn một xã, mỗi xã chọn một thôn) và 

điều tra cả thôn theo mẫu cố định cho thấy 

chưa thật khoa học, đối với các tỉnh Nam Bộ 

do qui mô ấp lớn dẫn đến số hộ điều tra quá 

lớn. Cơ cấu mẫu không phù hợp với cơ cấu 

chung chăn nuôi của vùng, huyện, không 

phân biệt chăn nuôi theo phương pháp công 

nghiệp, thâm canh năng suất cao với chăn 

nuôi nhỏ lẻ truyền thống năng suất thấp nên 

mức độ chính xác thấp khi suy rộng số liệu 

điều tra. Mặt khác, về phương pháp điều tra 

tính toán sản phẩm chăn nuôi một số chỉ tiêu 

năng suất sản phẩm tính trên một đầu súc 

vật như: trọng lượng xuất chuồng bình quân 

1 con lợn thịt, sản lượng sữa tươi bình quân 1 

con bò cái vắt sữa, số lượng trứng gia cầm 

bình quân 1 gia cầm mái đẻ,… hầu như năm 

nào cũng điều tra  khiến cho cho cuộc điều 

tra trở nên nặng nề, tốn kém; trong khi đó 

những chỉ tiêu này thường ổn định trong một 

số năm nếu như không có sự thay đổi lớn về 

chất lượng chăn nuôi và cơ cấu đàn gia súc 

giữa các năm.  

- Việc xuất hiện loại hình chăn nuôi 

trang trại với qui mô chăn nuôi và sản xuất 

hàng hoá qui mô lớn trong những năm gần 

đây vẫn qui định điều tra chung với kinh tế 

hộ như phương án, làm cho kết quả điều tra 

suy rộng sẽ không chính xác.   

Từ những phân tích nêu trên, chúng tôi 

cho rằng hướng nghiên cứu cải tiến hệ thống 

chỉ tiêu thống kê chăn nuôi và phương án 

điều tra chăn nuôi hiện nay cần tập trung 

vào một số vấn đề sau: 

 Về hệ thống chỉ tiêu thống kê 

chăn nuôi: 

- Bổ sung những phân tổ chi tiết theo 

giống (nội, ngoại, giống mới, giống lai, giống 

mới siêu thịt, siêu trứng, hướng nạc, chăn 

nuôi đặc sản, bò lai sind, lợn sữa nuôi xuất 

khẩu,…); theo loại (tiếp theo trang 33)  
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thuyết về các chu trình kinh doanh với lý 

thuyết về phát triển kinh tế, giải thích các 

chu trình kinh doanh bị tác động thế nào bởi 

các nhân tố như sự thay đổi chính sách và 

công nghệ. 

Kydland và Prescott, theo Viện Hàn lâm 

khoa học Hoàng gia Thụy Điển, đã tạo nền 

tảng cho phân tích kinh tế vĩ mô và thực thi 

chính sách tiền tệ và tài khóa ở nhiều nước. 

"Công trình của họ không chỉ làm thay đổi 

nghiên cứu kinh tế mà còn ảnh hưởng sâu 

sắc đến thực thi chính sách kinh tế nói 

chung và chính sách tiền tệ nói riêng". Viện 

Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển còn 

cho biết, hai ông đã "biến đổi lý thuyết về 

các chu kỳ kinh doanh bằng cách hợp nhất 

nó với lý thuyết phát triển kinh tế".  

Finn E. Kydland sinh năm 1943 tại Na 

Uy. Ông lấy bằng Tiến sĩ tại đại học 

Carnegie Mellon, Pittsburgh năm 1973. Ông 

hiện là giáo sư đang giảng dạy tại đại học 

Carnegie Mellon và đại học California, Santa 

Barbara, Mỹ.  

Edward C. Prescott, sinh năm 1940 tại 

Glen Falls, New York, Mỹ. Ông lấy bằng 

Tiến sĩ tại đại học Carnegie Mellon, 

Pittsburgh năm 1967 và hiện đang là giáo sư 

tại đại học bang Arizona, Tempe và là nhà 

nghiên cứu tại Ngân hàng Liên bang 

Minneapolis, Mỹ. Prescott là người Mỹ thứ 5 

nhận giải Nobel Kinh tế kể từ năm 2000  

NTH  (sưu tầm) 

Nguån:VietNamNet (http://www.vnn.vn/) và  

http://www.tuoitre.com.vn) 

Một số ý kiến về nghiên cứu cải tiến….. (tiếp theo trang 8) 

(đực giống, cái sinh sản, cái hậu bị, nuôi thịt, 

gia cầm mái đẻ, bò cái sữa,…); theo nhóm 

tuổi (gia súc lớn dưới 1 năm, 1 - 2 năm, trên 

2 tuổi đối với trâu, bò; lợn thịt dưới 6 tháng, 

lợn thịt trên 6 tháng,…); theo phương thức 

chăn nuôi (chăn nuôi hộ gia đình, chăn nuôi 

trang trại, chăn nuôi theo phương pháp công 

nghiệp,.); bổ sung những loại vật nuôi mới 

phát sinh trong nền kinh tế thị trường, đồng 

thời loại bỏ những chỉ tiêu không còn phù 

hợp như: trâu bò cày kéo,… 

- Thời điểm điều tra chăn nuôi trong 

năm: để thống nhất so sánh giữa các tỉnh, 

các vùng trong cả nước, vào thời gian đàn 

gia súc, gia cầm tương đối ổn định trong 

năm, điều kiện tự nhiên, thời tiết, khí hậu 

thuận lợi cho quá trình điều tra  theo chúng 

tôi nên tiến hành vào các tháng trong quý III 

dương lịch hàng năm.   

Về cải tiến phương ̧ n điều tra chăn nuôi:  

Đối với các trang trại chăn nuôi qui mô 

lớn theo phương pháp công nghiệp xếp 

thành một loại tiến hành điều tra và tổng hợp 

kết quả riêng. 

Đối với chăn nuôi hộ gia đình: qua 

nghiên cứu khảo sát thống kê chăn nuôi ở 

một số nước (Nhật Bản, Philippine, Thái 

Lan, Hàn Quốc, Indonesia…) về dàn mẫu 

hầu như các nước đều dựa vào danh sách 

hộ chăn nuôi từng loại được lập từ cuộc 

tổng điều tra nông nghiệp gần nhất (có bổ 

sung thêm danh sách hộ biến động cho phù 

hợp với thực tế). Trong phương án điều tra 

cải tiến ở nước ta đã đến lúc cần qui định 

mẫu điều tra riêng cho từng loại gia súc, gia 

cầm theo phương thức, tập quán chăn nuôi 

trên cơ sở phân vùng, chọn mẫu phù hợp 

với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập 

quán từng vùng và qui mô chăn nuôi của 
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từng loại gia súc, gia cầm. Trong điều kiện 

kinh phí điều tra có hạn thì nên tập trung 

điều tra vào những loại vật nuôi chủ yếu 

nhất, kết hợp khai thác số liệu từ các hiệp 

hội chăn nuôi hoặc từ các lò giết mổ gia 

súc, ...). Việc chọn đơn vị mẫu (xã, thôn, hộ 

mẫu) tăng cường sử dụng phương pháp 

chọn ngẫu nhiên để đảm bảo tính khách 

quan của cuộc điều tra. Việc suy rộng kết 

quả điều tra dựa vào qui mô dàn mẫu từng 

loại gia súc, gia cầm đã tổng hợp trong 

cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, 

không nên suy rộng chung cho các hộ nông 

thôn như hiện nay 

Kết quả khảo sát của đoàn đi trung quốc (tiếp theo trang 28) 

 

V. Khảo sát Cục Thống kê Bắc Kinh 

Bắc Kinh là một thành phố lớn thứ 2 ở 

Trung Quốc với 10 triệu dân. Diện tích 

16.807 km2, có 18 quận, huyện trực thuộc. 

1. Tổ chức thống kê 

- Cục Thống kê Bắc Kinh trực thuộc Uỷ 

ban nhân dân Bắc Kinh, có 374 cán bộ chia 

thành 30 đơn vị, có 80% cán bộ có trình độ 

đại học và trên đại học. 

- Huyện/quận: có 18 Cục Thống kê trực 

thuộc huyện/quận với tổng số biên chế là 

928 người (bình quân từ 30 - 70 người). 

- Cấp xã/phường có 1.194 cán bộ làm 

việc ở 313 xã và 327 phường. 

2. Chức năng nhiệm vụ 

- Chỉ đạo công ţ c thống kê toàn thành phố; 

- Thu thập thông tin phục vụ quản lý vĩ 

mô của thành phố; 

- Thực hiện chế độ biên chế với Cục 

Thống kê quốc gia; 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng số liệu. 

3. Hoạt động 

- Tổ chức thu thập thông tin theo chế độ 

báo cáo và điều tra gồm: 

+ Điều tra của thống kê nhà nước; 

+ Điều tra của thống kê bộ ngành; 

+ Điều tra theo nhu cầu địa phương; 

- Phối hợp với 3 đội điều tra của Cục 

Thống kê Trung ương: 

+ Đội điều tra doanh nghiệp; 

+ Đội điều tra kinh tế - xã hội nông thôn; 

+ Đội điều tra kinh tế - xã hội thành thị; 

- Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý 

năm cho Cục Thống kê Trung ương. 

4. Hình thức hoạt động 

a. Phục vụ miễn phí cho các cơ quan 

quản lý của thành phố, các ban, ngành và 

báo cáo Cục Thống kê Trung ương. 

b. Dịch vụ có thu phí qua thông tin đại 

chúng cho các đội, các nhà doanh nghiệp, 

cán bộ nghiên cứu, các đoàn thể và các cơ 

quan khác khi có nhu cầu. 

Qua thời gian khảo sát ở Cục Thống 

kê quốc gia Trung Quốc chúng tôi nhận 

thấy rằng Cục Thống kê Trung Quốc có 

nhiều điểm tương đồng về cơ chế và tổ 

chức hoạt động với Tổng cục Thống kê 

Việt Nam, vì vậy những kết quả đạt được 

về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trong đó 

có nghiên cứu xây dựng các hệ thống phân 

loại phục vụ cho công tác thống kê chúng 

ta có thể nghiên cứu áp dụng có hiệu quả 

cho Việt Nam 


